
Nghiên cứu
Gia đình và Giới

Số 1 - 2017

Giá trị gia đình từ tiếp cận lý thuyết 
và một số vấn đề đặt ra với Việt Nam 

trong bối cảnh xã hội đang chuyển đổi

Trần Thị Minh Thi
Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Tóm tắt: Gia đình là một thiết chế xã hội quan trọng. Trong
những thập niên vừa qua, ở nhiều quốc gia trên thế giới, thiết
chế gia đình đã và đang có những biến đổi về cấu trúc - chức
năng, trong đó cần kể đến sự thay đổi đáng kể về khía cạnh giá
trị gia đình. Bài viết tập trung phân tích giá trị gia đình từ các
cách tiếp cận lý thuyết, cũng như xem xét cách tiếp cận lý
thuyết về giá trị gia đình ở Việt Nam trong bối cảnh xã hội đang
chuyển đổi nhanh chóng. Kết quả nghiên cứu cho thấy giá trị
gia đình có thể ®ưîc nhìn nhận từ nhiều chiều cạnh như: truyền
thống và hiện đại, tính cá nhân và tính tập thể, bình đẳng giới
và chế độ gia trưëng... đặc biệt ở khía cạnh hôn nhân và mối
quan hệ gia đình. Các giá trị gia đình cũng chịu tác động của
nhiều nhân tố mang tính cấu trúc như các đặc điểm nhân khẩu
xã hội của cá nhân và các đặc điểm cấu trúc của gia đình, đặt
trong bối cảnh của những thay đổi về chính sách, văn hóa và hội
nhập quốc tế (1). 

Từ khóa: Gia đình; Giá trị gia đình; Tiếp cận lý thuyết; Gia
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1. Khái niệm 

Gia đình là một thiết chế xã hội quan trọng, ảnh hưëng đến các quá
trình chính trị, kinh tế, xã hội nói chung. Trong những thập niên vừa qua,
gia đình ở nhiều quốc gia trên thế giới đã có những thay đổi như sự tham
gia nhiều hơn của phụ nữ trong kinh tế, chính trị; giảm sinh, tăng tỷ lệ ly
hôn và sống chung không kết hôn và đặc biệt là nhiều giá trị gia đình đang
có những biến đổi nhanh chóng. Thiết chế xã hội này mang ý nghĩa đặc
biệt quan trọng với các quốc gia châu ¸. Với ảnh hưëng của Khổng giáo,
thời kỳ chiến tranh, và vai trò lãnh đạo của nhà nưíc xã hội chủ nghĩa, gia
đình Việt Nam mang cả những đặc điểm tư¬ng đồng với các quốc gia có
nền tảng văn hóa tư¬ng đồng và cả những đặc trưng riêng có. 

Giá trị là chủ đề trung tâm trong nghiên cứu xã hội học. Có nhiều định
nghĩa khác nhau về khái niệm này, với mức độ trừu tưîng cao, ®ưîc tiếp
cận từ nhiều chuyên ngành khác nhau, như triết học, đạo đức học, tâm lý
học, kinh tế học, xã hội học, nhân học và nhiều lĩnh vực khác. Giá trị ®ưîc
sử dụng để mô tả đặc điểm xã hội và cá nhân, đo sự biến đổi xã hội theo
thời gian và không gian, và giải thích những động lực của thái độ và hành
vi cá nhân (Hechter, 1993; Inglehart & Baker, 2000; Inglehart, 1997;
Schwartz, 2005, 2006, 2012).

Chẳng hạn, Rokeach (1973) cho rằng, giá trị “là một niềm tin bền vững
vÒ mét phư¬ng thức hành động hay thực tại ®ưîc chấp nhận về mặt xã hội
và cá nhân... có khả năng thống nhất những lợi ích đa dạng khác nhau của
các khoa học có liên quan đến hành vi con ngưêi”. Khi giá trị ®ưîc định
nghĩa là niềm tin, chóng ®ưîc nhìn nhận như cấu trúc nhận thức, như lưîc
đồ về những điều quan trọng hay đáng mong đợi trong cuộc sống. Như vậy,
giá trị ®ưîc cho là có thể giúp loại trừ những xung đột lợi ích cá nhân và
tập thể vì nó đóng vai trò quan trọng cho phép cá nhân làm việc cùng nhau
để nhận thức những mục tiêu chung đáng mong đợi. Giá trị ®ưîc học hỏi
thông qua quá trình nhận thức. Lý thuyết nhận thức cho rằng khi một giá
trị ®ưîc thể hiện trong quá trình giao tiếp của nền văn hóa nào đó, con
ngưêi sẽ phản chiếu niềm tin của mình vào tâm lý thông qua quá trình học
hỏi và làm theo. Nhiều giá trị quan trọng ®ưîc trao truyền từ thế hệ này
sang thế hệ khác theo cách này (Homer, 1993; Rohan & Zanna, 1996).

Rokeach (1973) còng ®ưa ra một định nghĩa khác về giá trị, ít ®ưîc
trích dẫn hơn nhưng có quan hệ chặt chẽ với quá trình hình thành giá trị
của con ngưêi: “Giá trị là sự đại diện và truyền tải nhận thức của những
nhu cầu” (Rokeach, 1973:20). Có nghĩa là, những gì quan trọng với con
ngưêi trong cuộc sống phụ thuộc vào việc họ cần điều gì. Giá trị không
đơn thuần là cấu trúc nhận thức mà còn bắt nguồn từ nhu cầu. 

Rokeach (1979) nhấn mạnh giá trị đi theo thứ bậc ưu tiên, và mỗi giá
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trị có mối tư¬ng quan chặt chẽ với một hệ thống phức tạp các niềm tin và
thái độ. Vì thế, hệ thống niềm tin có thể tư¬ng đối bền vững, nhưng sự
biến đổi một giá trị có thể dẫn đến sự thay đổi của những giá trị khác và
trong cả xã hội nói chung. Cá nhân thưêng có xu hưíng duy trì một quan
điểm nhất quán, phản ánh chuẩn mực đạo đức và quyền hạn của họ. Khi
hành động hay niềm tin của họ mâu thuẫn với tự nhận thức này, cá nhân
cảm thấy thất vọng và có thể thay đổi nhằm điều chỉnh hành vi hay niềm
tin theo đúng nhận thức đã có. Nội dung, cấu trúc, và tổ chức hệ giá trị con
ngưêi có sự ổn định tư¬ng đối về văn hóa giữa các quốc gia (Schwartz,
1992, 1996), có nghĩa là giá trị có thể thống nhất và mâu thuẫn theo các
xã hội và nền văn hóa.

Mét trong những tác giả có ảnh hưëng lớn đến các xu hưíng nghiên
cứu về giá trị trên thế giới gần đây là Schwartz. Theo Schwartz, việc phân
biệt giá trị này với giá trị kia phụ thuộc vào mục tiêu và động lực mà nó
thể hiện. Lý thuyết giá trị (Schwartz, 1992, 2006) ®ưa ra khái niệm giá trị
với 6 đặc trưng chính ®ưîc thể hiện như sau:

(1) Giá trị là niềm tin ®ưîc kết nối chặt chẽ với mức độ ảnh hưëng. Khi
giá trị ®ưîc hình thành, chúng trở thành những cảm nhận, tình cảm.
Những ngưêi cho độc lập là một giá trị quan trọng sẽ tức giận khi độc lập
của họ bị đe họa, ảnh hưëng khi họ không thể bảo vệ giá trị đó, và sẽ hạnh
phúc khi có nó. 

(2) Giá trị là những mục tiêu mong ưíc làm động lực cho hành động.
Những ngưêi coi trật tự xã hội, công bằng, và có ích là những giá trị quan
trọng thì sẽ có động lực để đạt những mục tiêu này.

(3) Giá trị vưît lên trên các hành vi cụ thể hay bối cảnh cụ thể. Sự vâng
lời, lòng trung thực, ví dụ, có thể ®ưîc mong đợi ở nơi làm việc, ở trưêng
học, trong kinh doanh còng như chính trị, với bạn bè còng như ngưêi lạ.
Đặc trưng này phân biệt giá trị với những tập quán và thái độ mà thưêng
chỉ những hành động, mục tiêu hay hoàn cảnh cụ thể. 

(4) Giá trị đóng vai trò chuẩn mực hay tiêu chuẩn. Giá trị hưíng dẫn
việc lựa chọn và đánh giá hành vi, chính sách, con ngưêi và sự kiện. Con
ngưêi quyết định cái gì là tốt và cái gì là xấu, chính đáng và không chính
đáng, đáng làm và nên từ bỏ, dựa trên những hệ quả có thể xảy ra của
những giá trị. Những ảnh hưëng của giá trị trong các quyết định hàng ngày
là khá rõ nét. Giá trị ®ưa vào nhận thức khi các hành động hay đánh giá
®ưîc cho là có những tác động mâu thuẫn với những giá trị mà ngưêi đó
yêu mến. 

(5) Giá trị có trật tự theo mức độ quan trọng. Giá trị của con ngưêi hình
thành nên một hệ thống trật tự các ưu tiên theo từng đặc điểm cá nhân.
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Trật tự thứ bậc này của giá trị cũng góp phần phân biệt giá trị với phong
tục hay thái độ.

(6) Tầm quan trọng tư¬ng đối của nhiều giá trị khác nhau định hưíng
hành động. Mỗi thái độ hay hành vi về cơ bản có ảnh hưëng đến nhiều hơn
một giá trị. Ví dụ, đi lễ chùa có thể là sự thể hiện và thúc đẩy các giá trị
truyền thống và sự tuân thủ, nhưng đổi lại họ có thể nhận ®ưîc các giá trị
về mặt tinh thần. Trong số những sự đánh đổi này, những giá trị mâu thuẫn
sẽ định hưíng thái độ và hành vi (Schwartz, 1992, 1996). Giá trị ảnh
hưëng đến hành động khi chúng có mối liên quan trong bối cảnh và quan
trọng với chủ thể hành vi (Schwartz, 2012). 

2. Lý thuyết hiện đại hóa và biến đổi gia đình

Trong thập niên vừa qua, lý thuyết hiện đại hóa thu hút sự quan tâm của
nhiều học giả. Trong đó, quan điểm của Inglehart coi hiện đại hóa là quá
trình biến đổi xã hội gắn liền với công nghiệp hóa (Inglehart & Welzel,
2009) là có ảnh hưëng lớn nhất hiện nay. Quan điểm chính của lý thuyết
này là việc phát triển kinh tế và công nghệ gắn liền với những biến đổi từ
các giá trị và phong tục cũ sang mét xu hưíng hợp lý, khoan dung, tin cậy
và có sự tham gia hơn, tạo nên sự thay đổi về chính trị - xã hội (Inglehart
& Baker, 2000). 

Một khái niệm trung tâm và quan trọng của lý thuyết hiện đại hóa là
công nghiệp hóa tạo ra những hệ quả xã hội và văn hóa, ảnh hưëng đến
mọi lĩnh vực xã hội. Ví dụ, công nghiệp hóa tạo ra những thành tựu văn
hóa xã hội như tăng trình độ học vấn, thay đổi vai trò giới. Công nghiệp
hóa ®ưîc xem như một thành tố chính của quá trình hiện đại hóa, ảnh
hưëng đến các thành tố của đời sống xã hội. Một cách ngắn gọn, các nhà
nghiên cứu tin rằng phát triển kinh tế gắn liền sau nó những hệ quả văn
hóa, chính trị ®ưîc dự báo trưíc và mang tính hệ thống (Inglehart &
Baker, 2000). Phát triển kinh tế ®ưa các xã hội vào một định hưíng khá rõ
ràng, theo đó, công nghiệp hóa dẫn đến chuyên môn hóa nghề nghiệp,
tăng trình độ học vấn, thu nhập, và cuối cùng là mang lại những thay đổi
xã hội, chẳng hạn như những thay đổi về vai trò, thái độ về quyền lực và
tình dục, giảm mức sinh, sự tham gia chính trị rộng rãi,v.v. (Inglehart,
1997; 2008; Inglehart & Baker, 2000).

Những khía cạnh chính yếu nhất của quá trình hiện đại hóa bao gồm
một số đặc trưng cơ bản như sự hình thành của những giá trị đặc trưng của
hiện đại như chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa thực dụng.
Những thay đổi nhân khẩu học làm thay đổi tận gốc những lối sống từ thế
hệ trưíc và sự tập trung của dân cư đô thị với sự phân công theo chức năng
phức tạp, đa dạng văn hóa, và không đồng nhất. Việc tư nhân hóa của cuộc
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sống gia đình, cách biệt nó khỏi những kiểm soát xã hội của cộng đồng,
tách biệt môi trưêng làm việc và gia đình, và phụ nữ đã ®ưîc tù do hơn
khỏi chế độ gia trưëng. Nói cách khác, tính cá nhân đã thống trị trưíc tính
cộng đồng và tập thể. 

Sự chuyển đổi kinh tế, xã hội và chính trị vừa ảnh hưëng và chịu ảnh
hưëng của môi trưêng văn hóa. Các giả định cơ bản của lý thuyết hiện đại
hoá là có một xã hội truyền thống trải qua sự phát triển đến một giai đoạn
mới của nhà nưíc phát triển, với nhiều chỉ báo của giá trị phư¬ng Tây và
chủ nghĩa vật chất.

Lý thuyết hiện đại hóa tìm hiểu sự thay đổi về các đặc điểm của cá
nhân với những thay đổi của gia đình và xã hội bên ngoài nhưng dưêng
như không dự đoán ®ưîc các đặc điểm của các gia đình ®ư¬ng đại
(Barbieri & Belanger, 2009). Các gia đình hiện đại, với những đặc trưng
là tính cá nhân cao, vị thế phụ nữ tăng lên, hôn nhân tự do tự nguyện, sự
độc lập của thế hệ trẻ cao, quy mô gia đình nhỏ mức sinh thấp; và xã hội
hiện đại, với những đặc điểm là công nghiệp hóa, đô thị hóa, trình độ học
vấn cao, công nghệ cao (Thornton, 2001); không chỉ ®ưîc lý giải đơn
thuần bởi lý thuyết hiện đại hóa. Những thay đổi xã hội tạo nên biến đổi
gia đình, và biến đổi gia đình tạo nên những biến đổi của xã hội. 

Những thay đổi về hôn nhân, gia đình và ly hôn ®ưîc cho là có quan
hệ chặt chẽ với quá trình hiện đại hóa. Ví dụ, các nghiên cứu trưíc đây chỉ
ra rằng, hiện đại hóa dưêng như có hai tác động trái ngưîc nhau đến ly
hôn. Sự phát triển kinh tế, cùng với hiện đại hóa và đô thị hóa, trong một
giai đoạn ban đầu có thể làm giảm ly hôn trưíc khi góp phần làm tăng ly
hôn ở những giai đoạn hiện đại hóa sau. Những thay đổi xã hội đi cùng
với hiện đại hóa làm giảm ly hôn bao gồm hôn nhân tự nguyện, tình yêu,
tăng tuổi kết hôn, mở rộng cơ hội giáo dục (Goode 1963, 1971, 1993;
Hirschman & Teerawichitchainan, 2003; John, 2003, 1997; Lee, 1982).
Tuy nhiên các nhà lý thuyết chỉ rõ, xét về lâu dài, xu hưíng phát triển
đồng đều trong quá trình hiện đại hóa và sự suy giảm của chế độ gia
trưëng sẽ mang tác động ngưîc lại. Goode (1963, 1993) khẳng định rằng
hiện đại hóa là nguyên nhân sâu xa của tỷ lệ ly hôn tăng. Vị thế phụ nữ,
trao quyền cho phụ nữ tăng lên tạo ra những môi trưêng văn hóa xã hội
làm cho ly hôn trở nên dễ dàng và ®ưîc chấp nhận hơn. Sự độc lập về kinh
tế của phụ nữ, quy mô gia đình nhỏ hơn, những tư tưëng về sự chủ động
trong cuộc sống có thể làm cho các mối quan hệ trở nên kém bền vững
hơn. Công nghiệp hóa có thể làm giảm quy mô gia đình, vì thế, làm tăng
khả năng ly hôn, vì nó giúp tăng vị trí độc lập xã hội của phụ nữ. Những
cuộc hôn nhân hiện đại dựa trên tình yêu và cảm xúc có thể ít bền vững
hơn những cuộc hôn nhân dựa trên mối quan hệ kinh tế xã hội. Những định
kiến hay kỳ thị về ly hôn giảm dần và đến lưît nó làm tăng mức độ ly hôn
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ở xã hội. 

Ngoài những tác động của hiện đại hóa, các giá trị truyền thống và
phong tục về hôn nhân và gia đình cũng góp phần quan trọng hình thành
nên những khuôn mẫu chuẩn mực mới. Những yếu tố này có thể điều
chỉnh những tác động của hiện đại hóa đến hôn nhân và gia đình ở nhiều
xã hội. Việc bảo lưu những giá trị truyền thống trong quá trình hiện đại
hóa là yếu tố quan trọng bảo vệ hệ thống gia đình khỏi những áp lực của
hiện đại hóa (Cho & Yada, 1994). 

Tuy nhiên, với trình độ giáo dục ngày càng tăng, các cơ hội việc làm
nhiều hơn với phụ nữ, quan điểm về kết hôn muộn hay phụ nữ làm việc trở
nên bao dung hơn, vai trò giới theo truyền thống trong hôn nhân dưêng
như đã trở nên lỗi thời. Lý tưëng giới tác động đến quan hệ quyền lực vợ
chồng trong hôn nhân trên nhiều phư¬ng diện khác nhau. Nhiều phụ nữ
ngày nay thích sự độc lập về xã hội và kinh tế mà họ đạt ®ưîc từ công bằng
giới trong giáo dục và thị trưêng lao động.

3. Lý thuyết biến đổi văn hóa và duy trì giá trị truyền thống

Hiện đại hóa có mối quan hệ chặt chẽ với biến đổi văn hóa. Mối quan
hệ này ®ưîc giải thích trên nhiều tiếp cận khác nhau. Mét trưêng phái
nhấn mạnh sự hội tô của các giá trị như là kết quả của hiện đại hóa, hay
những nguồn lực kinh tế chính trị dẫn đến thay đổi văn hóa. Theo đó, trong
quá trình hiện đại hóa, những giá trị truyền thống bị suy giảm và ®ưîc thay
bằng những giá trị hiện đại. 

Những xã hội chịu ảnh hưëng mạnh của các giá trị truyền thống thưêng
cho thấy mức độ chấp nhận thấp với một số hiện tưîng như nạo hút thai,
ly hôn, tình dục đồng giới, không chăm sóc cha mẹ, không quan tâm đến
con cái. Vai trò truyền thống khuyến khích mọi ngưêi kết hôn. Các cặp vợ
chồng có quan điểm truyền thống luôn mong muốn có con sớm sau khi
kết hôn, v.v. Trong truyền thống, tính tập thể, tính cộng đồng là khá rõ nét.
Mục tiêu chính của xã hội truyền thống là làm cha mẹ tự hào về bản thân
- cá nhân phải luôn yêu thư¬ng, tôn trọng cha mẹ, bất kể họ cư xử như thế
nào. Ngưîc lại, cha mẹ phải có trách nhiệm làm hết sức vì con cái dù có
phải vất vả thế nào. Con ngưêi trong các xã hội truyền thống thích gia đình
quy mô lớn (Inglehart & Baker, 2000; Tarkhnishvili & Tevzadze, 2013).
Nhìn chung, có thể nói rằng, xã hội này có xu hưíng ưa chuộng các hình
thức quản trị mang tính quyền lực, thứ bậc và rất chú trọng và quan tâm
tới đời sống tâm linh, tôn giáo (Tarkhnishvili & Tevzadze, 2013). 

Trong xã hội hiện đại, sự biến đổi giá trị diễn ra ở nhiều lĩnh vực khác
nhau. Ví dụ, vai trò của ngưêi cao tuổi đã giảm sót, ngay cả ở những quốc
gia có nền tảng Nho giáo coi trọng đạo hiếu nhưHµn Quốc (Inglehart, 1997). 
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Bên cạnh đó, có trưêng phái khác nhấn mạnh sự bền vững của các giá
trị truyền thống dưíi tác động của thay đổi kinh tế, chính trị. Trưêng phái
này cho rằng các giá trị phụ thuộc một cách tư¬ng đối vào các điều kiện
kinh tế (Inglehart, 1997; Haller, 2002; Tarkhnishvili & Tevzadze, 2013).
Theo đó, khó có thể có sự thống trị hoàn toàn của hệ giá trị hiện đại, mà
các giá trị truyền thống sẽ tiếp tục ảnh hưëng đến biến đổi văn hóa dưíi
tác động của phát triển kinh tế. Những di sản văn hóa lớn của xã hội như
Khổng giáo, Thiên chúa giáo, v.v. để lại những dấu ấn giá trị khá vững bền
ngay cả trong hiện đại hóa. Mặc dù chịu ảnh hưëng của nhiều yếu tố
nhưng Nho giáo chi phối khá rõ nét các mối quan hệ gia đình, cộng đồng
và nhà nưíc, ví dụ như quan điểm coi trọng nam giới trong khi phụ nữ ở
vị thế thấp kém. Hơn nữa, những khác biệt về giá trị của các cá nhân thuộc
các nhóm nhỏ trong xã hội thưêng nhỏ hơn các khác biệt giá trị liên quốc
gia. Mét khi đã ®ưîc hình thành, những khác biệt liên văn hóa trở thành
nền văn hóa của dân tộc ®ưîc nền giáo dục và truyền thông truyền tải
(Inglehart & Baker, 2000).

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh, sự thay đổi văn hóa không diễn ra theo
®ưêng thẳng. Theo Inglehart và Baker (2000), khi quá trình công nghiệp
hóa ®ưîc gắn liền với tăng trưëng kinh tế bằng mọi giá, các xã hội sẽ dần
quan tâm đến chất lưîng cuộc sống, bảo vệ môi trưêng, và những giá trị
tự thể hiện bản ngã. Nói cách khác, sẽ xuất hiện những hệ quả an sinh xã
hội của phát triển kinh tế. 

4. Lý thuyết về giá trị gia đình

Giá trị gia đình và các mối quan hệ gia đình là thiết chế quan trọng. Các
quyết định kinh tế, vốn đầu tư con ngưêi, thị trưêng lao động, thị trưêng
tín dụng, chẳng hạn như loại hình công việc, tiền lư¬ng và cơ hội nghề
nghiệp, sở hữu nhà ở và tài sản tài chính - ®ưîc diễn ra trong gia đình và
phụ thuộc rất nhiều vào giá trị gia đình.

Mặc dù trong vài thập kỷ qua, ở nhiều xã hội đã chứng kiến nhiều thay
đổi về quy mô, chức năng, các mối quan hệ trong gia đình, và các giá trị
gia đình; thì gia đình vẫn là một thiết chế, là cốt lõi của hầu hết các hoạt
động kinh tế và xã hội. ở nhiều xã hội, nhất là những xã hội đang trong
thời kỳ chuyển đổi từ truyền thống đến hiện đại, từ nông nghiệp sang công
nghiệp, gia đình là một thiết chế ®ưîc tin là chịu ảnh hưëng lớn từ thay
đổi xã hội. Nói cách khác, gia đình đang thay đổi mạnh mẽ trên mọi
phư¬ng diện. 

Điểm đặc trưng trong sự biến đổi giá trị về các quan hệ gia đình chính
là những thay đổi căn bản về vai trò giới trong phân công lao động trong
gia đình. Xu hưíng phụ nữ tham gia vào lực lưîng lao động và nam giới
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chia sẻ làm việc nhà đang tăng lên. Những thay đổi về cách ứng xử của
nam giới và phụ nữ ở nhà và nơi làm việc đã có tác động đến đời sống gia
đình nói chung và hệ giá trị quan hệ vợ chồng nói riêng. Khi độc lập về
kinh tế, ngưêi phụ nữ có nhiều lựa chọn cho cuộc sống cá nhân mình hơn:
kết hôn, kết hôn và làm mẹ, sống một mình, làm mẹ đơn thân, hoặc theo
đuổi sự nghiệp cá nhân. Mối quan hệ vợ chồng cũng thay đổi khi ngưêi
phụ nữ phải cố gắng để cân bằng giữa đời sống gia đình và công việc. Điều
này có nghĩa là họ phải đối mặt với những vai trò mới trong hôn nhân,
hoàn toàn khác xa với mô hình hôn nhân truyền thống. Điều đó đòi hỏi
những ngưêi phụ nữ này có những chiến lưîc phù hợp để giải quyết xung
đột trong hôn nhân nhằm duy trì chất lưîng và sự bền vững của cuộc hôn
nhân (Rhoden, 2003). 

Chẳng hạn, một khảo sát ở Australia năm 1989 cho thấy đã có sự thay
đổi về quan niệm đối với việc đi làm bên ngoài của phụ nữ. Theo quan
điểm trưíc đây thì gia đình và các con nhỏ sẽ chịu những thiệt thòi nếu
ngưêi mẹ đi làm kiếm tiền bên ngoài. Tuy nhiên, kết quả điều tra chỉ ra
rằng, mặc dù vẫn còn một bộ phận đáng kể ngưêi Australia cho rằng khó
mà nuôi con nhỏ tốt nếu cả cha và mẹ đều đi làm cả ngày, nhưng phần lớn
ngưêi trả lời khẳng định mối liên hệ tình cảm, tình yêu thư¬ng với con cái
sẽ không bị ảnh hưëng nếu ngưêi mẹ đi làm (Vandenheuvel, 1991).

Những thay đổi về niềm tin đối với cách ứng xử của nam giới và phụ
nữ ở nhà và nơi làm việc đã có tác động đến đời sống gia đình. Hôn nhân
là một thiết chế truyền thống nên ngưêi ta cho rằng thái độ đối với vai trò
giới sẽ ảnh hưëng đến khả năng kết hôn. Becker (1991) cho rằng vai trò
truyền thống khuyến khích mọi ngưêi kết hôn. Phụ nữ và nam giới theo
quan điểm truyền thống cũng muốn có con. Các cặp vợ chồng theo quan
điểm truyền thống luôn có kế hoạch để sinh con sớm sau khi kết hôn.
Ngưîc lại, những ngưêi có quan điểm giới cởi mở hơn thưêng ít có áp lực
sinh con hơn so với những ngưêi có quan điểm truyền thống (Kaufman,
2000).

Các lý thuyết về giới đề cập đến quan hệ xã hội của nữ giới và nam giới
trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Mối quan hệ đó thể hiện ở vai trò
với những chức năng và nhiệm vụ nhất định của nam và nữ trong đời sống
gia đình và xã hội. Sự phân công vai trò xuất phát từ sự thuận lợi về mặt
sinh học và sự phân công của xã hội. Ngoài ra phân công lao động theo
giới còn gắn liền với các giá trị và chuẩn mực xã hội, đặc trưng về văn hóa
và thích nghi với những thay đổi của điều kiện gia đình. Vì vậy, việc đảm
bảo cho hai giới có những cơ hội và điều kiện thực hiện các chức năng của
mình chính là cơ sở của công bằng xã hội và hiệu quả xã hội.
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5. Hiện đại “rút ngắn” ở Việt Nam

Xã hội Việt Nam truyền thống thưêng chỉ về giai đoạn phong kiến thuộc
địa trưíc năm 1945 và xã hội Việt Nam hiện đại thưêng chỉ về quá trình
quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Đây là một
nền hiện đại “rút ngắn”, vì không chỉ mang đặc điểm là đã bỏ qua một giai
đoạn phát triển trong lịch sử, là chủ nghĩa tư bản, mà còn chỉ những đặc
điểm cơ bản của hiện đại hóa và công nghiệp hóa ở Việt Nam, đó là chiến
lưîc “đi tắt, đón đầu” rút ngắn thời gian, một quá trình chuyển đổi nhanh
từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp và tận dụng lợi thế
của “ngưêi đi sau” để phát triển nền kinh tế xã hội. Trong một thời gian khá
dài, tốc độ hiện đại hóa và công nghiệp hóa của Việt Nam bị chậm lại do
chiến tranh và khủng hoảng kinh tế xã hội đầu những năm 1980, và quá
trình này đã ®ưîc đẩy nhanh và mạnh hơn từ sau đổi mới năm 1986. Cụm
từ công nghiệp hóa và hiện đại hóa trở thành một khái niệm phổ biến và
quen thuộc trong các chiến lưîc và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cũng
như trên các phư¬ng tiện truyền thông đại chúng (Trần Thị Minh Thi,
2014). 

Nhà nưíc đóng vai trò quan trọng trong hình thành và điều chỉnh những
khuôn mẫu hôn nhân và gia đình bằng việc ban hành những văn bản pháp
luật và những chính sách phát triển kinh tế xã hội. Luật pháp, quy định, các
phong trào xã hội, các chiến dịch tuyên truyền về hôn nhân đã trực tiếp tác
động đến hành vi hôn nhân của cá nhân, trong khi các chính sách kinh tế
xã hội có những tác động gián tiếp. Các yếu tố hiện đại hóa ảnh hưëng đến
khuôn mẫu hôn nhân và ly hôn chủ yếu thông qua sự phát triển kinh tế, phát
triển hệ thống giáo dục và việc làm, giao lưu văn hóa dưíi tác động của
toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế (Trần Thị Minh Thi, 2014). 

Quá trình hiện đại hóa ở Việt Nam đang chứng kiến sự duy trì của
những giá trị truyền thống và sự xuất hiện của những giá trị hiện đại mới
(Trịnh Duy Luân và cộng sự, 2011). Từ cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội
đầu năm 1980 đến Đổi mới sang nền kinh tế thị trưêng và chính sách mở
cửa những năm cuối 1980, những chính sách của nhà nưíc vÒ gia đình đã
thích nghi với những quá trình tồn tại và thỏa hiệp. Trong bối cảnh đó, gia
đình đã trải qua những chuyển biến quan trọng làm thay đổi các mối quan
hệ và hành vi của gia đình, trong đó, gia đình vừa thay đổi, vừa bảo lưu
các giá trị cũ. Trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình, dòng họ, quá trình hiện
đại hóa bao gồm cả việc duy trì những giá trị truyền thống và sự xuất hiện
của những giá trị mới. Nói cách khác, gia đình, như một đơn vị xã hội cơ
bản của xã hội Việt Nam, đang trong giai đoạn chuyển đổi, có nghĩa là gia
đình phải điều chỉnh, thích nghi, tư¬ng thích, và làm quen với những bối
cảnh và đặc điểm mới của cuộc sống (Barbieri & Belanger, 2009). Chẳng
hạn, gia đình hạt nhân đang tăng lên trong khi gia đình mở rộng cũng
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không mất đi hoàn toàn.

6. Tiếp cận lí thuyết về giá trị gia đình ở Việt Nam

Các nghiên cứu về giá trị gia đình Việt Nam đã ®ưîc đề cập tư¬ng đối
sớm và nằm rải rác trong các nghiên cứu, khảo sát về hôn nhân, gia đình
Việt Nam theo từng thời kỳ khác nhau. Hôn nhân và gia đình Việt Nam
đang trải qua sự chuyển đổi quan trọng, từ mô hình truyền thống đến
những đặc điểm hiện đại và cởi mở hơn. 

Gia đình Việt Nam thưêng ®ưîc chia làm hai dạng cơ bản: gia đình
truyền thống và gia đình hiện đại. Gia đình truyền thống là một cụm từ
khá quen thuộc, chỉ những kiểu gia đình trong thời kỳ phong kiến, khoảng
trưíc 1950. Hôn nhân gia đình hiện đại bắt đầu xuất hiện từ năm 1959, với
sự ra đời của bộ luật đầu tiên về hôn nhân gia đình, với những đặc trưng
như bình đẳng giới và hôn nhân tự nguyện. 

ở Việt Nam, hiện đại hóa là một quá trình biến đổi xã hội từ xã hội
truyền thống sang xã hội hiện đại, để đạt ®ưîc những tăng trưëng và phát
triển kinh tế, để cải cách thể chế và cấu trúc xã hội hưíng tới một nền kinh
tế xã hội phát triển, đã làm tăng tự do cá nhân. Hiểu khái niệm về tính tập
thể, tính cộng đồng (collectivism) và tính cá nhân (individualism) trong
tư¬ng quan với gia đình và hiện đại hóa là hết sức cần thiết trong việc lý
giải những hành vi hôn nhân, gia đình và ly hôn ở Việt Nam. Gia đình là
một đơn vị cơ bản của xã hội Việt Nam và là trung tâm của các mối quan
hệ giữa các cá nhân với cộng đồng và nhà nưíc. Văn hóa tập thể của Việt
Nam có nguồn gốc từ hệ tư tưëng Nho giáo, vốn coi trọng gia đình và cộng
đồng. Khái niệm tập thể trong hầu hết các khía cạnh đời sống ®ưîc đẩy lên
cao hơn trong nhiều thế hệ do nhu cầu cần có sức mạnh và ý chí tập thể
trong cuộc kháng chiến gian khổ giành độc lập và tự do dân tộc trong nhiều
thập kỷ. Theo Đỗ Long và Phan Thị Mai Hư¬ng (2002), mặc dù có những
tư¬ng tác văn hóa với những dân tộc khác, tính tập thể vẫn trội hơn tính cá
nhân ở ngưêi Việt Nam so với nhiều dân tộc khác, tính tập thể của phụ nữ
cao hơn nam giới, cho dù hệ thống giá trị và hành vi của ngưêi Việt khác
nhau trong từng hoàn cảnh và trong từng nền văn hóa của mỗi dân tộc. 

Tính cá nhân là một chiều cạnh so sánh văn hóa với chủ nghĩa gia đình.
Nền tảng cơ bản của tính cá nhân nằm ở chỗ quyền tự do mưu cầu hạnh
phúc của mỗi cá nhân. Mưu cầu này cần có sự tự do, chủ động, và tự chịu
trách nhiệm. Về mặt chính trị, tính cá nhân thực sự là nhận ra mỗi ngưêi
có quyền có cuộc sống và hạnh phúc riêng. Nhưng điều đó cũng có nghĩa
kết hợp với những cá nhân khác để đấu tranh và bảo vệ các thể chế cho
phép quyền đó. Tính cá nhân đánh giá cao sự độc lập, riêng tư và tôn trọng
ngưêi khác. Tính cá nhân coi mỗi ngưêi như một cá thể độc lập, một thực
tế tối cao chiếm hữu quyền không thể chuyển nhưîng với chính cuộc sống
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của mình, quyền ®ưîc sống một cách hợp lý theo lẽ tự nhiên. Trong mét
nền văn hóa đề cao tính cá nhân, gia đình trở nên mờ hơn vì không còn
giữ vị trí trung tâm và nhiều chức năng của gia đình đã bị mất đi. Gia đình
hiện đại, cũng từ bỏ nhiều chức năng vốn ®ưîc hình thành trưíc đây (Trần
Thị Minh Thi, 2014, 2015). 

Thể chế và nhà nưíc thiết lập lại những khuôn mẫu gia đình để phù hợp
với những bối cảnh chính trị và kinh tế. Với Việt Nam, nền kinh tế thị
trưêng định hưíng xã hội chủ nghĩa cho thấy những biện pháp khác nhau
mà nhà nưíc thực hiện để tái cấu trúc các hình thức gia đình, quan hệ gia
đình và chức năng gia đình trong quá trình thay đổi và phát triển xã hội. 

Những đổi thay trong giá trị và chuẩn mực đã tác động mạnh mẽ đến
thái độ và cách ứng xử của mỗi cá nhân trong xã hội ngày nay. Ví dụ, theo
truyền thống văn hóa Việt Nam, ly hôn không ®ưîc khuyến khích, thậm
chí bị hạn chế. Hiện nay, ly hôn đang tăng lên nhanh chóng sau Đổi mới
từ cuối những năm 1980 với những nguyên do và hậu quả khác nhau. Việc
tồn tại cùng lúc các mức độ khác nhau của các giá trị truyền thống và hiện
đại trong bối cảnh cái mới chưa hoàn thiện và cái cũ chưa mất hoàn toàn
là khuôn mẫu chung của nhiều khía cạnh hôn nhân và gia đình Việt Nam
(Trần Thị Minh Thi, 2014). 

Giá trị gia đình có thể ®ưîc nhìn nhận từ chiều cạnh truyền thống và
hiện đại, tính cá nhân và tính tập thể, bình đẳng giới và chế độ gia trưëng,
v.v. trên một số khía cạnh như ý nghĩa của hôn nhân và gia đình; giá trị
kinh tế (việc làm, sự giàu có, tài sản, v.v.); giá trị con cái (số con, giới tính
của con, ý nghĩa của việc có con, đạo hiếu, v.v.); giá trị hạnh phúc (tình
yêu, trinh tiết, sự chung thủy; sự quan tâm, tôn trọng, trách nhiệm và cam
kết); giá trị của các mối quan hệ vợ chồng, ngưêi cao tuổi và con cháu, và
tác động của các nhân tố mang tính cấu trúc như tuổi, giới tính, địa bàn
cư trú, học vấn, nghề nghiệp, tôn giáo, dân tộc, mức sống, và các đặc điểm
cấu trúc của gia đình, đặt trong bối cảnh của những thay đổi về chính sách,
văn hóa và hội nhập quốc tế.n

Chú thích
(1) Bài viết ®ưîc thực hiện trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ Viện Hàn lâm Khoa

học Xã hội Việt Nam: “Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam hiện nay”
(Mã số: KHXH-GĐ/16-19/10) do TS. Trần Thị Minh Thi làm chủ nhiệm. Đề tài
thuộc Ch ư¬ng trình Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp
hóa - hiện đại hóa đất nưíc và hội nhập quốc tế.
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